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NHẬN XÉT BƯỚC ĐẦU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CẮM LẠI RĂNG BỊ BẬT KHỎI HUYỆT Ổ RĂNG  
DO CHẤN THƯƠNG 

 
Trần Thị Mỹ Hạnh,  

Mai Đình Hưng, Phạm Thị Thu Hiền 
Tóm tắt 
Mục tiêu: Nhận xét kết quả điều trị cắm lại răng 

muộn ở nhóm đối tượng nhiên cứu. Đối tượng và 
phương pháp: 30 bệnh nhân với 43 răng bị bật khỏi 
HOR được chẩn đoán, điều trị và theo dõi tại Viện 
Răng Hàm Mặt Quốc Gia trong thời gian từ tháng 9-
2009 đến 6 - 2012. Kết quả: Tỷ lệ thành công sau 1 
năm đạt 97,7%, Kết luận: Răng bị bật khỏi HOR có 
thời gian răng khô ngoài HOR trên 60 phút được điều 
trị cắm lại răng. 

Từ khóa: Răng bật khỏi HOR, chấn thương răng, 
cắm lại răng 
Summary 
Objective: Evaluate the result of delay replatation 

avulsed teeth. Methods:: From Sep 2009 to Jule 2012, 
30 patients with 43 extra-oral dry time longer than 60 
min avulsed teeth were diagnosed and treated in 
Hanoi National Odonto-Stomatology Hospital. Result:. 
The success rate was 97,7% afer 1 year Conclusion: 
Avulsed teeth can be replantated. 

Keywords: avulsed teeth, traumatized teeth, delay 
replantation 
Đặt vấn đề 
Chấn thương bật răng khỏi huyệt ổ răng (HOR) 

chiếm tỷ lệ 0,5–16% các trường hợp chấn thương răng 
[2,6,7,8,9]. Cắm lại răng ngay lập tức là điều trị tốt 
nhất. Điều này cho phép răng tồn tại lâu dài trong 
miệng, mang lại thẩm mỹ và chức năng cho bệnh nhân 
[3,4,5]. Tuy nhiên, hầu hết các răng chấn thương khi 
đến phòng khám cấp cứu đều đã có thời gian khô nằm 
ngoài HOR lớn hơn 60 phút [5,10]. Điều này có thể là 
do địa điểm chấn thương nằm xa nơi cấp cứu hoặc do 
thiếu hiểu biết về sơ cứu răng rơi ra ngoài.  

Tại Việt Nam, hầu hết các trường hợp được điều trị 
là cắm lại răng muộn, khi thời gian khô ngoài HOR lớn 
hơn 60 phút, dây chằng quanh răng (DCQR) hoại tử 
hết. Việc điều trị cắm lại răng bị bật khỏi HOR đã được 
thực hiện tại các bệnh viện chuyên khoa. Tuy nhiên, 
chỉ định điều trị còn chưa thống nhất ở các giai đoạn 
răng nằm ngoài HOR và quy trình điều trị phù hợp cho 
từng giai đoạn. Chưa có một nghiên cứu đầy đủ nào về 
điều trị cắm lại răng. Do đó, cần có một nghiên cứu 
sâu đánh giá về vấn đề này, nhất là nghiên cứu về 
điều trị những răng có thời gian khô ngoài HOR lớn hơn 
60 phút, phác đồ điều trị cho những răng chấn thương 
trong trường hợp này được gọi là phác đồ cắm lại răng 
muộn. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài 
này nhằm mục tiêu: 

Nhận xét bước đầu kết quả điều trị cắm lại răng bị 
bật khỏi HOR do chấn thương ở những bệnh nhân đến 
muộn sau 60 phút. 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu 
30 bệnh nhân với 43 răng bị bật ra khỏi huyệt ổ 

răng được chẩn đoán, điều trị và theo dõi tại Viện Răng 
Hàm Mặt Quốc Gia trong thời gian từ tháng 9-2009 đến 
6 - 2012 thỏa mãn các tiêu chuẩn:  

- Răng bị chấn thương là răng cửa vĩnh viễn hàm 
trên. 

- Thời gian răng khô ngoài miệng lớn hơn 60 phút. 
- Răng rơi ra ngoài còn nguyên vẹn chân răng 
- Có sự phù hợp của huyệt ổ răng, huyệt ổ răng 

không bị vỡ hoặc bị vỡ mà có thể nắn trở lại, có thể đặt 
lại răng vào huyệt ổ răng.  

- Bệnh nhân không bị các bệnh toàn thân như: 
bệnh tâm thần, bệnh tim, bệnh máu, bệnh tiểu đường 
không kiểm soát được.... 

- Bệnh nhân và gia đình đồng thuận tham gia 
nghiên cứu. 

Tiêu chuẩn loại trừ: Những bệnh nhân không thỏa 
mãn các tiêu chuẩn trên. 

Phương pháp nghiên cứu: 
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp lâm 

sàng mở, không đối chứng nhằm đánh giá hiệu quả 
can thiệp theo mô hình trước sau. Nghiên cứu thực 
hiện trên một nhóm bệnh nhân phẫu thuật cắm lại răng 
bật khỏi HOR do chấn thương, theo dõi kết quả, so 
sánh trước và sau điều trị. 

Tiến hành 
+ Bơm rửa chân răng nhẹ nhàng bằng nước muối 

sinh lý để loại bỏ các cặn bẩn. 
+ Dùng gạc mềm tẩm nước muối sinh lý để lấy bỏ 

dây chằng quanh răng bị hoại tử.  
+ Mở tủy, lấy tuỷ hoại tử trước khi cắm lại răng. 
+ Ngâm răng trong dung dịch natri fluor 2% trong 

20 phút. 
+ Ngâm răng trong dung dịch natri fluor 2% trong 

20 phút. 
+ Rửa lại răng bằng nước muối sinh lý, làm khô ống 

tuỷ, đặt canxy hydroxide vào trong ống tuỷ, hàn miệng 
vào ống tuỷ.  

+ Thăm khám huyệt ổ răng. Nếu có gãy thành 
huyệt ổ răng thì nắn lại thành gãy bằng dụng cụ phù 
hợp. Bơm rửa nhẹ nhàng huyệt ổ răng để lấy bỏ cục 
máu đông. Đặt lại răng nhẹ nhàng vào huyệt ổ răng với 
áp lực ấn của ngón tay. Khâu vết thương phần mềm 
nếu có. Kiểm tra vị trí của răng bằng lâm sàng và X 
quang. 

+ Nẹp cố định mềm trong 4 tuần. 
Bảng 1: Các biến số nghiên cứu 

 Tốt Khá Kém 
Răng Không đổi màu 

Lung lay độ 1 
Gõ không đau 

Đổi màu nhẹ 
Lung lay độ 2 
Gõ không đau 

Đổi màu rõ 
Lung lay độ 3,4 
Gõ răng đau 
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Mô 
quanh 
răng 

Chỉ số lợi GI = 0 
 
Túi lợi <1,5 mm 
Không tụt lợi cổ R 
 

ấn vùng cuống 
không đau 

Chỉ sổ lợi GI = 1 
 
Túi lợi 1,5-3,5mm 
Tụt lợi hở cổ 
<2mm 
ấn vùng cuống 
tức nhẹ, không 
sung 

Chỉ sổ lợi GI=2, 3 
Túi lợi > 3,5mm 
Tụt lợi hở cổ 
≥2mm 
ấn vùng cuống 
đau, có thể sưng 

Chức 
năng 

Ăn nhai bình 
thường 

Ăn được nhưng 
không bằng trước 

Ăn nhai đau 

Kết quả chung:  
Đánh giá kết quả điều trị tổng hợp: 
- Kết quả tốt: Khi đạt được 3 tốt hoặc 2 tốt và 1 khá. 
- Kết quả khá: khi đạt được 1 tốt 2 khá hoặc 3 khá. 
- Kết quả kém khi có ít nhất 1 kém. 
Kết quả nghiên cứu 
Qua nghiên cứu 38 bệnh nhân với 54 răng được 

cắm lại, chúng tôi thu được kết quả như sau: 
Bảng 1: Kết quả lâm sàng sau phẫu thuật cắm lại 

răng 1 tháng 

Sau 1 tháng 
Tốt Khá Kém Tổng 

số răng 
N % n % N % 

43 
(100%) 

Mô 
quanh 
răng 

Lành thương 
lợi 

25 58,1 17 39,5 1 2,3 

Lành thương 
cuống 

28 65,1 15 34,9 0 0 

Răng 
Mầu sắc răng 43 100 0 0 0 0 

Gõ 26 60,5 17 39,5 0 0 
Chức năng ăn nhai 22 51,2 21 48,8 0 0 
Nhận xét: Sau phẫu thuật 1 tháng có 30 bệnh nhân 

tái khám với tổng số 43 răng cắm lại, quá trình lành 
thương lợi tốt 58,1%, cuống răng ấn không đau, không 
có lỗ dò đến 65,1%. 100% các răng cắm lại không bị 
đổi mầu.  

Bảng 2: Kết quả sau phẫu thuật cắm lại răng 3 
tháng 

Sau 3 tháng 
Tốt Khá Kém Tổng số 

răng N % n % N % 

Răng 
Mầu sắc 41 95,3 2 4,7 0 0,0 

43 
(100%) 

Độ chắc 31 72,1 11 25,6 1 2,3 
Gõ 29 67,4 14 32,6 0 0,0 

Mô 
quanh 
rang 

Lành  
thương lợi 

28 65,1 14 32,6 1 2,3 

Lành thương 
cuống 

36 83,7 7 16,3 0 0,0 

Chức năng ăn nhai 26 60,5 17 39,5 0 0,0 
Nhận xét: Sau 3 tháng có 30 bệnh nhân tái khám 

với tổng số 43 răng được cắm lại, lành thương cuống 
tốt tăng lên 83,7%. Tuy nhiên, bắt đầu xuất hiện 2 
trường hợp răng đổi mầu nhẹ, 1 trường hợp răng lung 
lay độ 3 chiếm 2,3%. 

Bảng 3: Kết quả sau phẫu thuật cắm lại răng 6 
tháng 

Sau 6 tháng 
Tốt Khá Kém Tổng số 

răng N % n % N % 

Răng 
Mầu sắc 36 83,7 6 14,0 1 2,3 

43 
(100%) 

Độ chắc 42 97,7 0 0,0 1 2,3 
Gõ 40 93,0 3 7,0 0 0,0 

Mô Lành 29 67,4 13 30,3 1 2,3 

quanh 
răng 

thương lợi 
Lành 
thương 
cuống 

40 93,0 2 4,7 1 2,3 

Chức năng ăn nhai 40 93,0 2 4,7 1 2,3 
Nhận xét: Sau 6 tháng, hầu hết các tiêu chí đều 

tăng lên ở mức độ tốt. Xuất hiện 1 răng kém ở tất cả 
các tiêu chí. 

Bảng 4: Kết quả sau phẫu thuật cắm lại răng 1 năm 

Sau 1 năm 
Tốt Khá Kém Tổng số 

răng N % n % N % 

Răng 
 

Mầu sắc 
răng 

28 66,6 12 28,6 2 4,8 

42 
(100%) 

Độ chắc 42 100,0 0 0,0 0 0 
Gõ 40 95,2 2 4,8 0 0 

Mô 
quanh 
rang 

Lành 
thương lợi 

32 76,2 10 23,8 0 0 

Lành 
thương 
cuống 

40 93,0 3 7% 0 0 

Chức năng ăn nhai 42 100,0 0 0 0 0 
Nhận xét: sau 1 năm còn 29 bệnh nhân với 42 răng 

cắm lại, 1 răng bị nhổ ở tháng thứ 8 vì không liền 
thương. ở 42 răng tái khám, chức năng ăn nhai đạt 
100% tốt, 100% răng không lung lay. Có 2 trường hợp 
răng đổi mầu rõ, chiếm 4,8% các răng được tái khám. 
Bàn luận 
Kết quả trình bày từ bảng 1 đến 4 cho thấy một số 

chỉ số lành thương trên lâm sàng sau phẫu thuật cắm 
lại răng bật khỏi HOR do chấn thương. Sau phẫu thuật 
1 tháng, số bệnh nhân tham gia tái khám là 30 với tổng 
sô 43 răng, các tiêu chí đánh giá ở mức tốt đã có tỷ lệ 
tăng cao phản ánh quá trình lành thương diễn ra rất 
nhanh, có đến 60,5% các răng gõ không đau, ăn nhai 
tốt chiếm 51,2%, 100% răng cắm lại không có đổi mầu 
răng, có một trường hợp lành thương lợi kém do răng 
này có rách lợi phải khâu trong chấn thương, bên cạnh 
đó, tình trạng vệ sinh răng miệng của bệnh nhân lại 
không được tốt. Như vậy, bên cạnh hiện tượng lành 
thương tốt thì nguy cơ thất bại đã xuất hiện. Kết quả 
này cũng phù hợp với nghiên cứu của Rhouma [10], 
Adreasen [3]. 

Đúng như vậy, tại lần tái khám sau phẫu thuật 3 
tháng thấy kết quả kém tăng thêm ở một số tiêu chí. 
Hầu như các tiêu chí đánh giá đều có nhóm kết quả 
kém chứ không còn chỉ ở một vài chỉ tiêu như lần tái 
khám thứ nhất. Tuy nhiên, tỷ lệ các răng có kết quả tốt 
ở các tiêu chí vẫn tăng lên, chỉ có nhóm kết quả khá lại 
giảm đi. Như vậy, có lẽ một số răng có kết quả khá 
trước đây nay chuyển sang nhóm kết quả tốt đồng thời 
có một răng lành thương khá lại chuyển sang nhóm kết 
quả kém. Điển hình là một bệnh nhân nam 7 tuổi có 
răng 21 đang ở giai đoạn 3của phát triển chân răng 
(theo Moorrees) bật khỏi HOR được cắm trở lại miệng, 
đánh giá sau 1 tháng là kết quả khá nhưng sau 3 
tháng, 6 tháng lại là kết quả kém, túi lợi sâu 6 mm, 
răng nhai đau và lung lay độ 3. Bệnh nhân là con thứ 4 
trong một gia đình nông thôn, tình trạng vệ sinh răng 
miệng rất kém. Có lẽ, chân răng chưa phát triển, còn 
ngắn và tình trạng vệ sinh răng miệng kém đã dẫn đến 
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kết quả này. Bệnh nhân này đã phải tiến hành nhổ 
răng ở tháng thứ 8 vì răng không thể liền thương, bị tiêu 
viêm.  

Sau phẫu thuật 1 năm, chỉ còn 29 bệnh nhân tái 
khám với tổng số răng là 42, tỷ lệ nhóm có kêt quả tốt 
theo đà tăng lên và nhóm kết quả khá lại có tỷ lệ giảm 
hơn so với 6 tháng, không còn răng nào có kết quả 
kém. Sở dĩ số răng có kết quả lành thương kém không 
còn là vì có một răng bị đánh giá mức độ kém tại lần 
khám trước đã được nhổ. 
Kết luận  
Qua 30 bệnh nhân với 43 răng bật khỏi HOR có 

thời gian răng khô nằm ngoài HOR trên 60 phút được 
cắm lại, chúng tôi rút ra kết luận như sau: Răng chấn 
thương có thời gian khô ngoài HOR lớn hơn 60 phút 
hoàn toàn có thể được điều trị cắm lại răng. Tỷ lệ thành 
công sau 1 năm là 43/43 răng, tương đương 97,7%, 
100% trong các răng tồn tại ăn nhai tốt, răng chắc 
không lung lay. Tuy nhiên, đây mới chỉ là đánh giá 
bước đầu trên 43 răng cắm lại sau 1 năm điều trị, cần 
có nghiên cứu trên cỡ mẫu lớn hơn với thời gian theo 
dõi dài hơn mới đưa ra được kết luận đầy đủ. 
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NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG  

Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NÃO CÓ HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA 
 

Trần Vũ Anh, Vũ Xuân Nghĩa 
Học viện Quân y 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu trên 69 bệnh nhân ĐQN được chia làm 

2 nhóm có HCCH và không có HCCH. Kết quả cho 
thấy, tuổi và giới không có sự khác biệt giữa hai nhóm. 
Trong khi đó các yếu tố nguy cơ và chỉ tiêu hóa sinh 
khác biệt có ý nghĩa thông kê với p<0,05 ở hai nhóm. 
Nhưng tổn thương trên lâm sàng ở 2 nhóm có HCCH 
và không có HCCH là như nhau không có sự khác biệt. 
Điều này có ý nghĩa trong dự phòng và tiên lượng bệnh 
§QN. 

Từ khóa: ĐQN, HCCH. 
summary 
Research was carried out on 69 brain stroke 

patients divided into 2 groups with and without 
metabolic syndrome. Results showed that age and 
gender did not differ between the two groups. 
Meanwhile, the risk factors and biochemical criteria 
were different significantly with p <0.05 in both groups. 
But the clinical lesions in 2 groups with and without 
metabolic syndrome are the same no difference. 
These results are important for prevention and 
prognosis in brain stroke. 

Keywords: brain stroke, metabolic syndrome. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ngày nay, đột quỵ não (ĐQN) đang phát triển 
nhanh chóng, là một trong những nguyên nhân chính 
gây tử vong và tàn phế trên phạm vi toàn thế giới 
(Yamada, Hattori et al. 2006). Theo Tổ chức Y tế Thế 
giới (WHO: World Health Organization-2012) dự báo 
ĐQN đang tăng nhanh từ 38 triệu người (1990) lên đến 
61 triệu người bị ĐQN (2020) (Ieongtou, Chang et al. 
2013), tử vong do ĐQN tăng cao ở các nước đang phát 
triển và chậm phát triển (Việt Nam năm 2002: 8/1000 
người bị ĐQN/ngày và 54.000 bệnh nhân chết do 
ĐQN/năm). Các nghiên cứu gần đây cho thấy, hội 
chứng chuyển hoá (HCCH: metabolic syndrome) là 
một yếu tố nguy cơ (YTNC) cao đến ĐQN (Fang, 
Churilov et al. 2013). HCCH là sự tập hợp của nhiều 
triệu chứng gồm: sự bất thường glucose máu, tăng 
huyết áp (THA), kháng insulin, béo phì (béo bụng) và 
rối loạn lipd máu (RLLP) m¸u...(Di Eusanio, Patel et al. 
2013) ở Việt Nam tỉ lệ HCCH chiếm 18,5%. 

Đã có nhiều nghiên cứu về đột quỵ não 
(Chawalparit and Chareewit 2013, Chiu, Chen et al. 
2013, Coutts and Cucchiara 2013, Cumming, Marshall 
et al. 2013), nhưng trong nghiên cứu này chúng tôi 


